
 

Khía cạnh văn hoá của phát triển bền vững 
trong bối cảnh toàn cầu hoá 

nguyễn văn dân(*) 

Phát triển bền vững đang là vấn đề được quan tâm rất nhiều 
vì nó liên quan đến mọi lĩnh vực môi trường, kinh tế, xã hội, 
con người... ở bài viết này tác giả chỉ tập trung phân tích một 
số khía cạnh văn hoá chủ yếu của vấn đề, đó là: 
- Nhận thức và thái độ đối với môi trường - khía cạnh văn hoá 
đầu tiên của phát triển bền vững; 
- Giáo dục đạo đức trong sản xuất, kinh doanh và quản lý; 
- ý thức về dân số - một cơ sở quan trọng của phát triển bền 
vững; 
- Văn hoá hoà bình - một nền tảng chủ chốt của phát triển bền 
vững. 

 

hư chúng ta biết, phát triển bền 
vững không chỉ liên quan đến môi 

trường và đến thái độ của con người đối 
với môi trường, mà còn liên quan đến các 
vấn đề xã hội và con người, và tất nhiên 
là cả ba khía cạnh môi trường, xã hội và 
con người đều phải dựa trên hoặc liên 
quan đến cơ sở khía cạnh kinh tế, bởi vì 
nếu không có phát triển kinh tế thì không 
thể có phát triển xã hội và con người. 

Tuy nhiên ở đây, chúng tôi chỉ dành 
sự chú ý cho khía cạnh văn hoá của vấn 
đề phát triển bền vững, với tư cách là mối 
quan hệ giữa văn hoá với phát triển. Còn 
những khía cạnh xã hội và kinh tế của 
vấn đề, chúng tôi xin nhường cho các nhà 
chuyên môn khác. Vì thế, chúng tôi cũng 
xin nhắc lại rằng, việc đề cập đến khía 
cạnh văn hoá ở đây không có nghĩa là 
phát triển bền vững chỉ liên quan đến văn 
hoá. Sau đây, là bốn khía cạnh văn hoá 

chủ yếu của phát triển bền vững. 

I. Nhận thức và thái độ đối với môi trường - khía 
cạnh văn hoá đầu tiên của phát triển bền vững 

Chúng ta đã biết rằng môi trường là 
đối tượng quan tâm đầu tiên của phong 
trào vì mục tiêu phát triển bền vững. Và 
khái niệm “phát triển bền vững” ban đầu 
chỉ giới hạn ở nội dung bảo vệ môi trường, 
giải quyết vấn đề thái độ và trách nhiệm 
đối với việc khai thác môi trường.(*) 

Ngày nay, trách nhiệm đối với môi 
trường đang được người ta chú ý hơn dưới 
góc độ đạo đức học sinh thái. Và theo 
chúng tôi, nó còn có thể được gọi một cách 
rộng rãi là “văn hoá môi trường”. Đây là 
lĩnh vực văn hoá thể hiện thái độ của con 
người đối với môi trường và sinh thái, 
điều có ý nghĩa sống còn đối với con người, 
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bởi nếu chúng ta không giữ gìn và bảo vệ 
nó, thì sự phát triển của chúng ta sẽ 
không bền vững, dẫn đến mối nguy hại 
cho thế hệ mai sau. Vấn đề này hiện nay 
đang được bàn luận rất sôi nổi. 

Nhà khoa học người Nhật Tomonobu 
Imamichi cho rằng, phẩm hạnh đạo đức 
mới của con người hiện đại trong kỷ 
nguyên toàn cầu hoá là kết quả của sự 
chuyển biến ngữ nghĩa từ phẩm hạnh đạo 
đức truyền thống sang phẩm hạnh trách 
nhiệm về đạo đức sinh thái. Con người 
phải có trách nhiệm đối với cộng đồng, 
phải giữ gìn môi trường sinh thái để duy 
trì sự sống trên hành tinh này. Muốn thế, 
con người hiện đại phải nắm vững các 
kiến thức cơ bản về vũ trụ, về thế giới, về 
môi trường và về xã hội. Và điều này được 
thể hiện qua sự chuyển biến ngữ nghĩa 
ngay trong khái niệm “phẩm hạnh” của 
con người, một khái niệm chủ chốt của 
đạo đức học (1, p.1-9).  

Các nhà nghiên cứu cho rằng trong 
50 năm qua, chúng ta đã đạt được nhiều 
tiến bộ trong kiến thức về sinh học và hệ 
sinh thái. Những đòi hỏi của con người 
đối với sự sống trên trái đất đã vượt quá 
mức độ có thể chịu đựng được. Trong khi 
đó, dân số và những mong đợi của con 
người vẫn tiếp tục tăng. Tiếc thay, hầu 
hết mọi người đã bỏ qua thông điệp quan 
trọng của hệ sinh thái. Sự lành mạnh của 
môi trường chỉ được xem như là một trong 
nhiều vấn đề chính trị hơn là nền móng 
chủ chốt của tất cả sự sống. Một sự thực 
sinh thái cho chúng ta thấy là cuộc sống 
con người và nền kinh tế làm thành một 
phần và phụ thuộc chặt chẽ vào mạng 
lưới phụ thuộc lẫn nhau của nhiều loài 
sinh vật. Mạng lưới đó dựa vào vô số loài 
vi sinh vật trong lòng đất, trong nước và 
trên cây, thông qua sự quang hợp, trực 
tiếp hoặc gián tiếp nuôi dưỡng tất cả các 
cấp độ khác nhau trong chuỗi dây chuyền 

thức ăn. Chúng ta có khuynh hướng bỏ 
qua tầm quan trọng của các vi sinh vật vì 
chúng ta không thể nhìn thấy chúng. Con 
người đã dùng khoảng 50% tổng số năng 
lượng có được nhờ sự quang hợp trên mặt 
đất. Người ta ước tính rằng, lượng năng 
lượng sử dụng hàng năm dưới dạng nhiên 
liệu hoá thạch ở Mỹ đã vượt quá 50% tổng 
số năng lượng mặt trời do tất cả các cây 
xanh của nước này hấp thụ được 
(Heinberg, 2003) (2, p.176-177). 

Về vấn đề môi trường sinh thái, LHQ 
 cũng đã khẩn thiết cảnh báo rằng tài 
nguyên của trái đất đang bị cạn kiệt. Đất 
nông nghiệp đang bị xói mòn và bị lấy cho 
việc đô thị hoá. Hiện tượng lấy đất nông 
nghiệp để phát triển đô thị đang diễn ra ở 
khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những 
nước đang phát triển, điều này chúng ta 
cũng có thể thấy rõ ở Việt Nam. Chúng ta 
có thể thấy một hiện tượng rất phổ biến là 
đường cao tốc mở đến đâu là hai bên 
đường đất nông nghiệp bị nhường chỗ cho 
khu công nghiệp đến đấy. Thậm chí các 
khu hành chính địa phương cũng vươn ra 
đường cao tốc. Điều này, hiện tại có thể 
đem lại lợi ích cho sự phát triển, nhưng 
liệu đây có phải là sự phát triển bền vững 
không? Hay là chúng ta phải đợi cho các 
thế hệ tương lai phán xét? 

Nhưng sự việc không phải chỉ có thế. 
Các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan 
trọng khác như dầu mỏ và nguồn nước 
ngọt cũng đang cạn kiệt không kém. 
Chúng ta biết rằng nguồn nhiên liệu hoá 
thạch là nguồn dự trữ năng lượng mặt 
trời có được từ vật chất hữu cơ. Nó phải 
mất hàng tỷ năm mới hình thành được, 
vậy mà con người, mặc dù mới chỉ sử 
dụng nguồn di sản năng lượng to lớn này 
trong vòng vài trăm năm nay, mà có vẻ 
như đã làm cho nó cạn kiệt trông thấy. 
Người ta bắt đầu lo lắng rằng, với mức 
tăng khai thác dầu mỏ trung bình hàng 
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năm của thế kỷ XX là 4,5% (từ 300 triệu 
thùng vào năm 1900 đến 24,5 tỷ thùng 
vào năm 2000 [theo Deffeyes, 2001]) (2, 
p.183-184), thì nguồn dự trữ năng lượng 
hoá thạch này chẳng mấy chốc mà cạn 
kiệt. So sánh với mức tăng dân số thế giới 
từ một tỷ người vào năm 1859, là năm mà 
“đại tá Drake” phát hiện ra mỏ dầu đầu 
tiên tại Hoa Kỳ, đến con số hơn 6 tỷ người 
hiện nay, và đến con số ước tính khiêm 
tốn là 9,1 tỷ người vào năm 2100, thì 
chúng ta sẽ thấy khả năng cung cấp 
nguồn lực của dầu mỏ cho sự phát triển 
của các thế hệ tương lai trở nên mong 
manh như thế nào. 

Nguồn dự trữ nước ngọt cũng gặp 
phải vấn đề tương tự. Số dân tăng cao đã 
làm cho việc tiêu thụ nước ngọt tăng vọt 
lên nhanh hơn bao giờ hết. Chẳng hạn, 
các nguồn cung cấp nước ngọt ở lưu vực 
sông Nil đang gặp nguy hiểm. ở Trung 
Quốc, mực nước ngầm đang hạ xuống với 
mức một mét một năm. Chúng ta hãy 
tỉnh táo mà nhận thức về lượng nước cần 
thiết để sản xuất thức ăn, với con số ước 
tính rằng người ta cần phải có 1.000 lít 
nước để sản xuất ra một kilôgam ngũ cốc, 
cần 40.000 lít nước để sản xuất ra một 
kilôgam thịt bò. Và bản Báo cáo Phát 
triển nguồn nước thế giới của Liên Hợp 
Quốc (LHQ) năm 2003 đã cảnh báo rằng, 
ở mức tồi tệ nhất thì đến năm 2050, sẽ có 
khoảng 7 tỷ người thuộc 60 quốc gia sẽ 
phải đương đầu với nạn khan hiếm nước 
(2, p.185).  

Hiện nay, với nền kinh tế toàn cầu 
hoá, thế giới đang tiêu thụ một lượng 
năng lượng chưa từng có và không thể 
kiểm soát nổi. Ngoài những hiện tượng 
tiêu thụ trực tiếp dễ nhận thấy, nền kinh 
tế tri thức đang làm nảy sinh những hình 
thức tiêu thụ năng lượng khó kiểm soát vì 
tính chất công nghệ cao khó nhận biết 
của chúng. Chẳng hạn người ta đã ước 

tính rằng hiện nay, chỉ tính riêng ở nước 
Đức, để duy trì hàng triệu máy móc thiết 
bị vi tính ở chế độ nghỉ chờ [“stand-by”], 
thì người ta cũng đã tiêu phí toàn bộ công 
suất của cả một nhà máy điện nguyên tử. 
Như vậy, theo các nhà nghiên cứu, xã hội 
thông tin đang lặp lại những khiếm 
khuyết sinh thái cơ bản của xã hội công 
nghiệp, vì xã hội thông tin vẫn chưa đưa 
ra được những đường hướng mới về 
nguyên tắc trong việc tương tác với môi 
trường xung quanh. Và theo nhà khoa 
học người Nga A. I. Levin, “…đó là 
nguyên nhân đòi hỏi phải thay thế quy 
chế mang tính kêu gọi thiện chí của các 
chương trình sinh thái quốc tế bằng quy 
chế nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi chủ thể, 
và cần phải xây dựng các cơ chế kiểm soát 
sự phát triển của hệ thống xã hội-kinh tế 
thế giới.” (3). Công việc này cũng chính là 
một phần của “văn hoá môi trường”. 

Có thể nói, văn hoá môi trường đang 
trở thành một trong những mối quan tâm 
hàng đầu của nhân loại. Sự sống còn của 
loài người phụ thuộc vào thiên nhiên, đó 
là một chân lý. Nhưng sự tồn tại của loài 
người kéo dài lâu hay chóng dường như 
lại đang phụ thuộc vào việc loài người đối 
xử như thế nào với thiên nhiên.  

II. Giáo dục đạo đức trong sản xuất, kinh doanh 
và quản lý 

Một tác giả người Hoa Kỳ tên là 
David Pearce Snyder mới đây đã phân 
tích tình hình thế giới trong bối cảnh toàn 
cầu hoá và rút ra “năm xu hướng lớn làm 
thay đổi thế giới”. Đó là các xu hướng sau 
đây: 

- Xu hướng thứ nhất: hiện đại hoá 
văn hoá; 

- Xu hướng thứ hai: toàn cầu hoá 
kinh thế; 

- Xu hướng thứ ba: khả năng liên kết 
toàn cầu (của công nghệ thông tin); 
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- Xu hướng thứ tư: tính minh bạch 
trong giao dịch; 

- Xu hướng thứ năm: sự thích nghi xã 
hội. 

Trong năm xu hướng trên đây, chúng 
ta thấy xu hướng thứ tư là xu hướng thể 
hiện phương diện đạo đức của công cuộc 
phát triển bền vững. Xu hướng này liên 
quan trực tiếp đến vấn đề tiêu chuẩn hoá 
kế toán quốc tế và vấn đề chống tham 
nhũng toàn cầu. Hiện nay đang có một 
phong trào toàn cầu đấu tranh cho một sự 
minh bạch hơn trong mọi doanh nghiệp 
tư và doanh nghiệp công. Phong trào này 
đã dẫn tới việc thiết lập được các tiêu 
chuẩn kế toán quốc tế chặt chẽ hơn cũng 
như những quy tắc toàn diện hơn đối với 
vấn đề giám sát công ty và lưu giữ báo 
cáo, cộng với một công ước mới của LHQ 
về vấn đề kiểm soát tham nhũng trong 
khu vực công. Snyder cho rằng tính minh 
bạch toàn diện sẽ rất cần thiết cho sự an 
toàn và bền vững của một nền kinh tế 
toàn cầu hiện đại. Và theo ông, trong 
vòng 15-20 năm tới đây, tính minh bạch 
toàn diện cần phải trở thành luật quốc tế 
thì mới có thể ngăn ngừa được những 
hành vi lừa bịp, những sự đổ máu và 
những thói khoa trương (4, p.22-26). 

Như vậy, các nhà khoa học đã thấy rõ 
mối nguy hại của tham nhũng đối với sự 
phát triển bền vững và hô hào phải giáo 
dục đạo đức kinh doanh cho các nhà 
doanh nghiệp. Vì nếu không có đạo đức 
kinh doanh, thì mọi nỗ lực phát triển của 
con người và xã hội sẽ trở nên vô nghĩa. 
Tuy nhiên, việc giáo dục đạo đức kinh 
doanh phải gắn liền với giáo dục đạo đức 
xã hội nói chung, vì nạn tham nhũng bao 
giờ cũng có hai đối tượng liên minh: liên 
minh giữa giới doanh nghiệp với giới quản 
lý. Có nhà khoa học đã phân tích tình 
hình tăng trưởng kinh tế với nạn tham 
nhũng và ô nhiễm môi trường của Trung 

Quốc để đi đến kết luận rằng, nếu Trung 
Quốc không khắc phục được nạn tham 
nhũng và ô nhiễm môi trường, thì con số 
tăng trưởng cao của Trung Quốc sẽ trở về 
với con số không.  

III. ý thức về dân số - một cơ sở quan trọng của 
phát triển bền vững 

Hiện nay, tình hình dân số thế giới 
đang đặt ra những vấn đề hết sức nghiêm 
trọng. Người ta tự hỏi liệu đến một lúc 
nào đó, Trái Đất có còn đủ khả năng nuôi 
dưỡng con người với một con số gia tăng 
không ngừng không? Liệu nạn nhân mãn 
- một cách nghịch lý - có đưa loài người 
đến chỗ diệt vong không? 

Quả thực đây là những câu hỏi rất 
nghiêm túc nhưng lại ít được quan tâm 
đúng mức. Sở dĩ người ta ít quan tâm là 
vì những vấn đề này chưa gây hậu quả 
trực tiếp ngay lập tức. Nhưng dù sao, 
hiện tại người ta đã ý thức được rằng: 
“Không có cái gì đe doạ tương lai loài 
người bằng nạn nhân mãn” (2, p.172). 

Cũng giống như vấn đề môi trường 
thiên nhiên, dân số không phải là văn 
hoá, mà chỉ có ý thức và thái độ của con 
người đối với dân số mới là văn hoá: đó 
cũng có thể gọi là “văn hoá dân số”. Hiện 
nay, loài người đang phải xây dựng một 
nền văn hoá dân số tiến bộ và nhân đạo, 
đáp ứng được yêu cầu phát triển bền 
vững của con người và xã hội. 

Văn hoá dân số đòi hỏi mọi người dân 
phải có được mọi thông tin về giống loài 
của mình thì họ mới có ý thức được về 
tương lai của loài người: 

- Vào năm 6000 trước Công nguyên, 
loài người trên Trái Đất có số lượng vào 
khoảng 5 triệu. Đến năm 2004 con số này 
đã lên tới 6 tỷ người. 

-  Một nhà khoa học tên là E. O. 
Wilson đã đưa ra một đánh giá vào năm 
2002: “Mô hình tăng trưởng dân số trong 
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thế kỷ XX mang tính chất của loài vi 
khuẩn hơn là của loài linh trưởng. Khi 
chủng người Homo sapiens vượt qua mức 
6 tỷ thì tức là chúng ta đã vượt quá 100 
lần số lượng của bất kỳ loài động vật lớn 
nào đã từng tồn tại trên Trái Đất. Chúng 
ta và các loài động vật khác sẽ không thể 
chịu được tình trạng này trong vòng 100 
năm nữa” (2, p.176). 

-  Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế 
giới năm 2002 thì trên thế giới có hơn 3 tỷ 
người bị thiếu ăn và thiếu các chất 
khoáng và chất dinh dưỡng, điều này làm 
cho họ rất dễ bị nhiễm bệnh. Và đây là 
con số người thiếu ăn lớn nhất trong lịch 
sử loài người. 

Thực tế tình hình đời sống của các xã 
hội trên thế giới hiện nay cho thấy rằng 
thế giới vẫn còn xa mới trở thành một thế 
giới hoàn thiện. Tình trạng nghèo đói và 
điều kiện sống thấp kém vẫn đang hoành 
hành ở nhiều nơi. Đặc biệt là trong bối 
cảnh của toàn cầu hoá như hiện nay, thì 
cái khoảng cách giàu nghèo này lại càng 
được mở rộng ra. Và việc rút ngắn cái 
khoảng cách này đang được coi là mục 
tiêu đầu tiên trong số tám Mục tiêu Thiên 
niên kỷ do LHQ(*)(*) (5, p.135-136) đề ra 
cho loài người phấn đấu. Có nhiều 
phương án để giải quyết tình trạng nói 
trên, nhưng theo nhiều người, cách tốt 
nhất, đơn giản nhất và tiết kiệm nhất là 
loài người tự nguyện hạn chế sinh đẻ.  

Tiếc thay, một điều tưởng chừng đơn 
giản như thế nhưng lại vô cùng phức tạp 
và nan giải. Theo các nhà nghiên cứu 

                                                 
(*)

 Có thể nói, tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của 
LHQ đều là những mục tiêu mang tính văn hoá và phát 
triển, với thời hạn hầu hết đối với các mục tiêu là năm 
2015: 1. Xoá bỏ triệt để tình trạng đói nghèo cùng cực. 2. 
Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học. 3. Xúc tiến bình 
đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. 4. Giảm tỷ lệ tử vong 
trẻ em. 5. Cải thiện sức khoẻ ngừoi mẹ. 6. Đấu tranh 
chống HIV/AIDS, chống bệnh sốt rét và các căn bệnh 
khác. 7. Đảm bảo tính bền vững của môi trường. 8. Triển 
khai một sự hợp tác toàn cầu cho phát triển. 

(như Cassils) thì trong suốt chiều dài lịch 
sử của loài người, nhiều học giả uyên 
thâm, kể cả Aristote, Platon, Benjamin 
Franklin và David Hume, đã cảnh báo 
khả năng về một nạn nhân mãn. Nhưng 
chính Thomas Robert Malthus là người 
đã đúc kết quan điểm của các học giả nói 
trên vào năm 1798, khi ông công bố công 
trình Tiểu luận về nguyên tắc dân số của 
mình. Mục đích công trình của nhà kinh 
tế học người Anh này là đưa ra lập luận 
có lý chống lại những học thuyết lạc quan 
không tưởng về tính hoàn chỉnh của xã 
hội do Rousseau cùng trường phái của 
ông đề xuất trước đó. Malthus chủ trương 
rằng loài người phải tự nguyện hạn chế 
sinh đẻ nếu không muốn mối hiểm hoạ về 
sự gia tăng dân số làm cho diệt vong (2, 
p.179-180). 

Thế nhưng quan điểm của Malthus 
đã bị phê phán kịch liệt, nhất là thế lực 
giáo hội và những người được lợi khi dân 
số tăng đều đặn, và quan điểm của ông đã 
bị gọi một cách mỉa mai là “học thuyết 
Malthus”. Những người phản đối Malthus 
đã viện dẫn “quyền sống” của con người 
để phê phán ông. Ngày nay, khi mà hiểm 
hoạ của nạn nhân mãn đang trở thành 
nhãn tiền, thì người ta mới thấy ý nghĩa 
nhìn xa trông rộng của Malthus. Và nền 
văn hoá dân số hiện tại đang thấy cần 
phải xem xét lại nhiều quan điểm cũ về 
dân số và phát triển. Những quan điểm 
văn hoá cổ hủ như “nhiều con nhiều của”, 
“nối dõi tông đường”, đang được nhiều 
dân tộc xem xét lại và phê phán. Văn hoá 
dân số đang còn nhiều việc phải đấu 
tranh trước khi loài người thiết lập được 
cho mình một cơ sở dân số hợp lý cho sự 
phát triển bền vững. Điều này cần có sự 
đóng góp nhiều hơn nữa của các phương 
tiện truyền thông đại chúng, tức là những 
sản phẩm và công cụ đặc trưng của toàn 
cầu hoá hiện nay. 
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IV. Văn hoá hoà bình - một nền tảng chủ chốt của 
phát triển bền vững 

Như chúng ta biết, ý nguyện hoà bình 
là ý nguyện chung của toàn thể loài 
người. Đặc biệt, nó có ý nghĩa sống còn đối 
với phát triển. Tác hại của chiến tranh 
nhiều khi không thể tính được bằng tiền. 
Loài người rất ý thức được điều đó, nhưng 
chiến tranh vẫn cứ xảy ra, và người ta lại 
phải thường xuyên đấu tranh để ngăn 
chặn chiến tranh. 

Năm 1896, khi qua đời, nhà hoá học 
nổi tiếng người Thuỵ Điển Alfred Nobel 
đã di chúc lập các giải thưởng thế giới 
mang tên ông, trong đó dứt khoát phải có 
giải thưởng hoà bình. LHQ cũng coi 
nhiệm vụ bảo vệ hoà bình là một trong 
những nhiệm vụ chủ chốt của tổ chức lớn 
nhất hành tinh này. Và để có được một 
nền hoà bình bền vững, LHQ đã đặt cho 
mình nhiệm vụ là phải xây dựng một nền 
văn hoá hoà bình. 

Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 
của loài người vừa được LHQ đề ra cuối 
thế kỷ XX sẽ không thể đạt được nếu 
không có một thế giới hoà bình và ổn 
định. Để xây dựng một thế giới hoà bình, 
văn hoá được coi là có vai trò quyết định. 
Ngày nay, một nền văn hoá toàn cầu 
trước hết phải được coi là một nền văn 
hoá hoà bình. Văn hoá hoà bình, theo 
định nghĩa của LHQ, là các “giá trị, thái 
độ và hành vi phản ánh, tạo ra sự tương 
tác và chia sẻ xã hội trên cơ sở các nguyên 
tắc tự do, công bằng và dân chủ, nguyên 
tắc tôn trọng nhân quyền, khoan dung và 
đoàn kết, loại trừ bạo lực và cố gắng ngăn 
ngừa các cuộc xung đột bằng cách triệt 
tiêu những nguyên nhân gốc rễ của 
chúng, giải quyết mọi vấn đề thông qua 
đối thoại và đàm phán, đảm bảo cho tất 
cả các quyền lợi và nghĩa vụ của người 
dân được thực thi để họ tham gia một 
cách đầy đủ vào tiến trình phát triển xã 

hội” (6). 

Đến năm 2005, phong trào văn hoá 
hoà bình đã được rất nhiều nước trên thế 
giới hoan nghênh và hưởng ứng. Hàng 
nghìn tổ chức của chính phủ và phi chính 
phủ đã tích cực tiến hành tuyên truyền 
và thực hiện xây dựng văn hoá hoà bình 
tại hơn 100 nước trên thế giới. Tuy nhiên 
nhìn chung, hầu hết báo cáo của các tổ 
chức cho thấy rằng hoạt động văn hoá 
hoà bình đang rất cần sự ủng hộ về tài 
chính của các chính phủ và của các tổ 
chức tài chính thế giới. Ngoài ra, các báo 
cáo cũng lên án một thói xấu của các 
phương tiện truyền thông đại chúng là họ 
thích đưa những tin liên quan đến bạo lực 
để gây cảm giác giật gân nhằm câu khách 
nhiều hơn là đưa tin tuyên truyền về văn 
hoá hoà bình.  

Đây là một thực tế đáng buồn, và 
cũng càng đáng buồn là nó tỏ ra rất phổ 
biến trên khắp thế giới. Báo chí, phim 
ảnh, truyền hình phổ biến đầy những 
truyện vụ án, truyện bạo lực giật gân. Có 
một bản báo cáo đã mô tả tình trạng này 
như sau: “Chúng tôi cảm thấy bị ngập 
chìm trong một thứ văn hoá chiến tranh, 
trong đó thái độ thiếu tin cậy, tình trạng 
thiếu đối thoại, nỗi sợ hãi, sự cạnh tranh 
thái quá, thờ ¬ với thiên nhiên, bạo lực cơ 
cấu và trực tiếp, tất cả đang thịnh hành... 
với sự ủng hộ của các phương tiện truyền 
thông đại chúng, những nhân tố đang 
dành đặc quyền cho những giá trị này và 
làm phương hại đến các giá trị hoà bình” 
(6). 

Về tình trạng nói trên, nhà khoa học 
Sultan Shahin cũng đã phê phán rằng: 
Các phương tiện truyền thông đại chúng 
ngày nay chỉ quan tâm khai thác những 
nhu cầu tầm thường của cái được gọi là 
thế hệ X  tức là thế hệ của ba chữ F [trong 
tiếng Anh: “food” (thức ăn), “fashion” (thời 
trang) và “fornication” (tình dục bất 
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chính)]. Tuần Thời trang tại Lakmé của 
ấn Độ có tới 400 nhà báo đưa tin, trong 
khi đó người ta chỉ phái rất ít nhà báo 
đến đưa tin về nạn chết đói tại Kalahandi 
thuộc bang Orissa, hay về những người 
nông dân tự tử tại bang giàu có nhất của 
ấn Độ là bang Maharashtra. Nếu như 
những hiện tượng chết đói có được đề cập 
đến, thì chúng cũng bị nhét kín vào giữa 
các trang báo (7). 

Ngay cả Việt Nam ta cũng không 
thoát khỏi tình trạng nói trên. Báo chí in 
truyện vụ án thì bán chạy hơn in truyện 
văn hoá nghiêm túc. Rõ ràng, đây là một 
thách thức rất lớn đối với văn hoá hoà 
bình. Các nhà khoa học khuyến nghị rằng 
trong 5 năm còn lại của Thập kỷ văn hoá 
hoà bình, các nước cần phải có sự hợp tác 
trao đổi thông tin hơn nữa để hiểu biết 
lẫn nhau và phối hợp cùng hành động vì 
một nền văn hoá hoà bình. Còn đối với cơ 
quan cao nhất của thế giới là LHQ, thì cơ 
quan này cần phải nhận được sự đóng góp 
tài chính nhiều hơn nữa so với mức hiện 
tại. Đặc biệt nó phải hành động tích cực 
hơn, trong đó có việc LHQ nên có kênh 
truyền hình riêng của mình; phải công 
khai phát triển một chiến dịch vận động 
văn hoá hoà bình; phải lập ra một cơ 
quan trung gian hoà giải của LHQ... Đó 
sẽ là những sự đầu tư tuyệt vời cho một 
thế giới hoà bình hơn (6). 

Xây dựng văn hoá hoà bình là phải 
tuyên truyền cho các ý tưởng dân chủ, tự 
do, bình đẳng, bác ái, khoan dung, công 
bằng xã hội, chống chiến tranh, giải trừ 
quân bị, an ninh toàn cầu..., và một ý 
tưởng trước mắt là phải đấu tranh xoá đói 
nghèo, và ở mức lý tưởng là xoá bỏ được 
khoảng cách giàu nghèo. Trong lần đến 
Ai Cập nhân dịp xuất bản bằng tiếng ¶ 
Rập cuốn sách nổi tiếng viết về toàn cầu 
hoá của ông mang tên Lexus và cây ôliu 
(xuất bản lần đầu tại New York năm 

1999), Thomas Friedman đã mô tả một 
cách thật là ấn tượng cảnh chênh lệch 
giàu nghèo trong thế giới toàn cầu hoá 
như sau: “Có hai hình ảnh nổi bật lên 
trong chuyến đi. Hình ảnh thứ nhất là 
chuyến đi từ Cairo đến Alexandria trong 
một toa tàu đầy ắp những người Ai Cập 
thuộc giai cấp trung lưu và thượng lưu. 
Rất nhiều người trong số họ có điện thoại 
di động không ngừng cất lên những bản 
nhạc chói tai trong suốt chuyến đi hai giờ 
đồng hồ, đến nỗi đến một lúc nào đó, tôi 
có cảm giác như thể mình đang đứng lên, 
cầm chiếc roi nhạc trưởng để chỉ huy một 
bản giao hưởng điện thoại di động. Tôi rất 
kinh hãi bởi những chiếc điện thoại rung 
chuông này, và tôi không thể chịu được 
cho đến khi xuống tàu. Tuy nhiên, trong 
khi tất cả những chiếc điện thoại này 
đang kêu ríu rít trong toa tàu, thì xuất 
hiện hình ảnh thứ hai ở bên ngoài, nơi 
đồng ruộng dọc bên bờ sông Nil đang diễu 
qua trước mắt tôi, với cảnh những người 
nông dân Ai Cập đi chân đất đang làm 
ruộng bằng chính những công cụ và 
những con trâu giống như cha ông họ vẫn 
làm từ thời các vị vua Pharaon cổ đại. Tôi 
không thể hình dung được một hố ngăn 
cách về công nghệ nào lại rộng lớn hơn 
như thế trong một đất nước. Bên trong 
tàu hoả là năm 2000 sau Công nguyên, 
còn bên ngoài là năm 2000 trước Công 
nguyên” (7). Và điều đáng buồn là Ai Cập 
không phải là trường hợp duy nhất. Hiện 
tượng này có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào 
trên trái đất, đặc biệt là ấn Độ. Chỉ riêng 
hiện tượng chênh lệch giàu nghèo này 
thôi cũng đủ để cho văn hoá hoà bình có 
nhiều việc phải làm. 

Đấu tranh cho một thế giới không có 
chiến tranh cũng là một nhiệm vụ thường 
xuyên của văn hoá hoà bình. Nhiệm vụ 
này hoàn toàn không phải là mới. Từ thời 
xưa, các nghệ sĩ dân gian và các văn nghệ 
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sĩ trên thế giới đã viết văn và sáng tác 
phim ảnh để tuyên truyền cho hoà bình 
và loại trừ chiến tranh.  

Có thể nói, mọi lĩnh vực văn hoá đều 
có hai mặt trận: lý thuyết và thực hành, 
riêng văn hoá hoà bình đòi hỏi phải thực 
hành tích cực hơn hết. Song, mặc dù văn 
hoá hoà bình có những hành động thực 
tiễn rất tích cực, nhưng nó luôn luôn chủ 
trương giải quyết xung đột bằng các giải 
pháp phi bạo lực, đúng như một tác giả 
người Nga là T. T. Timofeev đã nói: 
“Không bác bỏ những cuộc xung đột tất 
yếu phải xảy ra, nền văn hoá hoà bình đòi 
hỏi những giải pháp phi bạo lực...” (8, 
tr.347) Và: “Cần phải hành động, mà 
không chỉ trong một lĩnh vực nào đó của 
hoạt động con người. Nói một cách khác, 
việc đề ra và thực hiện các giá trị của văn 
hoá hoà bình đòi hỏi phải có sự liên minh 
giữa khoa học, chính trị và các phong trào 
xã hội.” (8, tr.357). 

Rõ ràng, văn hoá hoà bình sẽ là một 
trong những cơ sở và động lực rất quan 
trọng cho phát triển bền vững. Đầu tư cho 
văn hoá hoà bình sẽ là một trong những 
khoản đầu tư nhân đạo nhất. Chính vì 
thế mà các nhà khoa học cho rằng LHQ 
cần phải trở thành một cơ quan lãnh đạo 
về mặt đạo đức chứ không phải là một cơ 
quan hoạt động thuần tuý chính trị. 
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